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- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

chỉ tiêu giá cả Trung Quốc 

- Điều tra hiện trạng nghiên cứu và xu 

thế phát triển của khoa học thống kê 

- Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu về khả 

năng tiếp tục phát triển của Trung Quốc 

- Nghiên cứu phát triển sức mạnh 

tổng hợp Quốc gia của Mỹ, Nhật, ấn Độ 

và Trung Quốc 

- Giao động và điều chỉnh kinh tế 

Trung Quốc 

- Nghiên cứu vấn đề cân đối nhu cầu 

lương thực của Trung Quốc 

- Mô hình kinh tế vĩ mô của Trung Quốc 

- Điều tra vệ tinh tài nguyên đất nông 

nghiệp cấp huyện toàn quốc 

- Lịch sử khái quát về thống kê 

Trung Quốc 

- Lý luận, phương pháp và thực tiễn 

về  điều tra chọn mẫu 

- Khoa học thống kê về tai hoạ 

- Khoa học thống kê kinh tế quốc dân  

(Nguồn: Thống kê Trung Quốc, Cục 

thống kê Quốc gia Trung Quốc, xuất bản 

năm 2000) 

            Hàn Ngọc Lương 

Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường HN 

 

Những chủ đề quan trọng và những vấn đề nảy sinh  

khi triển khai công tác thống kê môi trường 

ở các nước đang phát triển  

I. Các dạng dữ liệu thống kê môi trường 

và cách sử dụng chúng. 

1. Báo cáo về tình trạng môi trường 

Báo cáo về tình trạng môi trường 

(SOERs) ngày càng trở nên rất thông 

dụng hơn. Hai loại sản phẩm thường được 

các quốc gia đưa là SOERs và các ấn 

phẩm về thống kê môi trường. Sự khác 

nhau cơ bản giữa hai loại sản phẩm là: 

thống kê môi trường nặng về số liệu, còn 

SOERs lại chứa đựng trong đó nhiều lời 

giải thích. Nhu cầu của các nhà khoa học 

về thống kê môi tlường là hiển nhiên, 

nhưng đâu là mục đích chung hơn của 

SOERs.  

Do SOERs được tóm tắt từ những 

khối lượng báo cáo và dữ liệu khổng lồ 

nên thông thường chúng không bao hàm 

tất cả những thông tin môi trường sẵn có 

cho một vùng địa lý riêng biệt nào. Tuy 

vậy, các báo cáo này cung cấp một bức 

tranh tổng quát về tình trạng môi trường, 

từ đó quá trình nghiên cứu môi trường có 

thể được giảm nhẹ. ở một số nước như 

Italy chỉ đưa ra báo cáo thúc đẩy và kích lệ 

Nhà nước hành động vì môi trường. 

SOERs cũng cho phép hồ sơ môi trường 

của các quốc gia bỏ ngỏ để được kiểm tra 

xem xet lại một cách kỹ lưỡng. ở các nước 

đang phát triển, thường thì SOERs thể 

hiện nguồn thông tin chính yếu về môi 

trường. Hiện thời, nhiều nước đã có các cơ 

quan quản lý về môi trường, những không 

phải tất cả các cơ quan này đều phát hành 

SOERs đều đặn, bởi lẽ đưa ra SOERs 

không đòi hỏi nhất thiết là những chính 

sách về môi trường hữu hiệu được thực 
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hiện sau đó. SOERs cho biết về những nơi 

có những vấn đề khẩn cấp về môi trường 

đưa tin có thể còn không đúng, hay những 

chỗ công việc này làm vẫn còn chưa ổn. 

SOERs có thể giúp cho các nhà làm chính 

sách nhận ra những cơ hội để cải thiện 

môi trường và đưa ra những chính sách ưu 

tiên cho vấn đề này.  

Về cơ bản, SOER chia những vấn đề 

môi trường lớn ra các vấn đề cụ thể, liên 

kết với nhau và kết nối chúng bằng những 

người trực tiếp (gọi là những nhóm mục 

tiêu). Những chủ đề đã được hình thành 

theo các vấn đề môi trường, như ảnh 

hưởng nhà kính làm suy yếu tầng ozon 

(mức toàn cầu), axit hoá (mức lục địa) 

đảm bảo dinh dưỡng tốt (mức vùng), tiếng 

ồn (mức khu vực) Các nhóm mục tiêu đã 

được nhận diện như: các hộ gia đình, 

những máy móc năng lượng, máy công 

nghiệp, nông nghiệp và các chủ sở hữu « 

tô con. Các nhóm mà theo đó những đơn 

vị đo lường nhiều hay ít có sự giống nhau 

có thể được áp dụng được. Những chính 

sách sau đó có thể được áp dụng cho 

những khu vực cụ thể, như khu vực núi 

non hay bị xói mòn. Không phải nói, cũng 

rất dễ nhận ra là một báo cáo về tình trạng 

môi trường như vậy có xu hướng dẫn đến 

việc đánh giá rõ ràng và chính xác hơn về 

các mục tiêu đặt ra trong bảo vệ môi 

trường (fpp) 

2. Các loại thống kê môi trường  

Độc giả chủ yếu của thống kê môi 

trường (và thống kê nói chung) là những 

người làm chính sách. Do nhu cầu của loại 

độc giả này mà các dữ liệu cơ bản và 

trung thực về thống kê môi trường được 

trình bày theo những dạng gốc. Để làm rõ 

tầm quan trọng của thống kê môi trường 

và những dạng quan trọng nhất (như 

thống kê, chỉ báo và chỉ số) từ dạng gốc 

đến dạng thu nhận được cho việc thể hiện 

dữ liệu môi trường đều phải được đưa ra 

thảo luận. Trong thực tế, những dạng đó 

không loại trừ lẫn nhau. 

Thống kê môi trường được định nghĩa 

ngắn gọn là loại thống kê về tình trạng môi 

trường do hành vi con người tác động và 

những nguyên nhân tự nhiên gây ra, do đó 

chỉ ra nguyên nhân, hậu quả, và những 

biện pháp khắc phục. 

Một định nghĩa như vậy là khái quát 

tới mức không rõ ràng. Trong thực tế, 

thống kê môi trường là một hệ thống dữ 

liệu có chọn lọc và được tổ chức dựa trên 

một số cấu trúc để phản ánh các mối liên 

hệ tự nhiên và lôgic. Như vậy, tất cả số 

liệu thống kê môi trường được công bố thể 

hiện một cấu trúc hiện và cấu trúc ẩn theo 

mối liên hệ được thừa nhận và theo một sự 

chọn lựa về khoản mục. Khung phát triển 

thống kê môi trường của LHQ phác hoạ 

những đặc điểm tổng quát của các xuất 

bản phẩm quốc gia (UN 1984). Điểm đặc 

trưng duy nhất của thống kê môi trường là 

chúng đã kết hơp dữ liệu về hiện tượng tự 

nhiên với các lĩnh vực xã hội và kinh tế. 

Thí dụ như bụi trong không khí được biểu 

thị như là một hiện tượng hoá lý do các 

hoạt động kinh tế của con người gây ra và 

nó có tác động đến con người, thực và 

động vật.  

3. Chỉ báo về môi trường 

Các chỉ báo về môi tlường là một 

phương pháp đánh giá hữu hiệu những 

vấn đề môi trường ở một nước. Những chỉ 

báo đúng có thể cung cấp những thay đổi 

lớn về những điều kiện môi trường, đảm 

bảo cho việc điều tra nghiên cứu sau này. 

Về mặt tiềm năng, các chỉ báo có thể báo 

hiệu tình trạng môi trường và giúp tạo lập 

các hoạt động để phục vụ nhu cầu lâu dài 

về môi trường và cộng đồng. Chỉ báo về 
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môi trường có thể phân ra ba nhóm như 

chỉ báo về áp lực về môi trường, chỉ báo 

tình trạng môi trường và chỉ báo về việc 

đối phó vời tình trạng môi trường. Chỉ báo 

về áp lực môi trường chỉ ra nguyên nhân 

gây ra vấn đề môi trường. Những khối 

lượng dòng chảy nhất định như là sự bốc 

hơi, sử dụng nguyên liệu thô, các sản 

phẩm, năng lượng hay những sự can thiệp 

vào môi trường, thí dụ các hoạt động hạ 

tầng cơ sở đè nặng lên môi trường, chúng 

được thể hiện qua các chỉ báo về áp lực 

và căng thẳng. Các chỉ báo về trạng thái 

phản ánh chất lượng môi trường có liên 

quan đến tác động của hoạt động con 

người. Các chỉ báo đối phó tình trạng môi 

trường liên quan đến những biện pháp của 

xã hội đưa ra nhằm cải thiện môi trường. 

Những chỉ báo này có thể thông báo xem 

liệu những vấn đề đang tốt lên hay xấu đi, 

liệu những vấn đề có đang phát triển 

không, hoặc liệu những chính sách hiện 

hành có đạt được những mục tiêu mong 

muốn không. 

Thí dụ như xác định được mức độ tập 

trung lượng điô xít các bon trong không khí 

(hiệu ứng nhà kính) ở mức nào thì chấp 

nhận được là điều khó khăn. Tuy vậy, việc 

tăng hay giảm mức độ tập trung điô xít 

carbon trong không khí cho chúng ta chỉ 

báo về ấm lên toàn cầu. Bằng việc giới 

hạn định nghĩa một chỉ báo theo một cấu 

trúc đơn giản như đã nói ở trên, thì những 

thông tin do các chỉ báo cung cấp có vẻ là 

khách quan. Tuy nhiên, thông tin này có lẽ 

chỉ thích hợp với một phương diện tài 

nguyên môi trường. Thông tin vụn vặt do 

các chỉ báo cung cấp có thể giúp đưa ra 

các qụyết định về môi trường, nhưng 

không cho ta một cái nhìn toàn diện về 

môi trường để đưa ra quyết định. Chỉ số 

môi trường cố gắng khắc phục được 

những hạn chế đặc thù này của chỉ báo 

môi trường. 

Về các chỉ báo về môi trường không 

dễ gì tạo lập được, chúng ta không được 

đánh giá thấp khối lượng công việc triển 

khai để có kết quả một tập các chỉ báo đối 

với một quốc gia. Uỷ Ban Môi Trường Và 

Phát Triển Bền Vững của LHQ (UNCESD) 

cùng với Uỷ Ban Thống Kê của LHQ 

(UNSD) đã đạt được một số tiến bộ trong 

việc nhận biết những chỉ báo quan trọng 

về môi trường và phát triển bền vững, 

thích hợp cho các nước thành viên. Do 

vậy, các nước đang phát triển nên bắt đầu 

phát đầu phát triển những chỉ báo đặc thù 

cho nước mình, tiếp tục phát triển những 

công việc đã làm lên mức quốc tế thay vì 

tìm kiếm lại công việc đã có sẵn này. 

4. Chỉ số môi trường 

Một chỉ số kết hợp một số biến số 

thành một giá trị đơn giản. Khả năng của 

chỉ số là cung cấp thông tin ở mức là gồm 

thông tin về một số biến theo dạng một 

giá trị đơn giản, tạo ra khái niệm của một 

chỉ số thu hút một số chức năng khác. Chỉ 

số môi trường cần cho việc phản ánh tình 

trạng tài nguyên môi trường, để hiểu biết 

về sự biến động của một hệ thống môi 

trường hay mối quan hệ giữa các thành 

phần môi trường như một bộ phận của 

công việc điều tra nghiên cứu khoa học, 

để tạo điều kiện cho công việc phân tích 

lựa chọn giữa các mục tiêu, nghĩa là vấn 

đề phát triển và bảo vệ môi trường, và 

tham gia vào việc định rõ sách lược và 

đưa ra quyết định về chính sách. 

Các thành phần của một chỉ số môi 

trường thay đổi theo mục đích hay việc sử 

dụng chỉ số đó. Nếu như nhiệm vụ này 

được xếp vào loại đơn giản của các quốc 

gia thì chúng ta chỉ đương đầu với ít vấn 

đề hơn dù là các chỉ số đó được sử dụng 

để so sánh ở mức chi tiết. Mặt khác, nếu 



Thông tin Khoa học Thống kê số 1/2003 - Trang 37 

như chúng ta muốn so sánh chất lượng 

môi trường của một quốc gia này với một 

quốc gia khác thì khi so sánh chúng ta cần 

phải khắt khe với các phương pháp đo 

lường sao cho chính xác và hợp lý. Đối với 

loại chỉ số về chất lượng môi trường của 

một nước, ta cần phải phát triển các 

phương pháp luận, có quan tâm đến sự 

khác biệt do không giống nhau về dân số, 

diện tích và thu nhập giữa các yếu tố. Tuy 

nhiên, công việc quan trọng nhất là chọn 

lựa tập chỉ báo về chất lượng môi trường 

mà sẽ được sử dụng trong chỉ số. Dù rằng 

các thông số được chọn là những chỉ báo 

tốt về chất lượng môi trường những quan 

trọng nhất, cần quan tâm vẫn là những dữ 

liệu đó phải có sẵn. 

(kỳ sau: Các nội dung cụ thể về 

thống kê môi trường) 
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